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1. Đặt vấn đề 
Các nhân tố rủi ro trong các dự án XDCTGTĐB ở

Việt Nam đã trở thành đối tượng chú ý của các
phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội vì
các dự án xây dựng hầu như bị chậm tiến độ, tăng chi
phí và ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng, hiệu quả
khai thác.

Các dự án XDCTGTĐB có các đặc điểm là: Thứ
nhất, các dự án XDCTGTĐB có thời gian xây dựng dài,
khối lượng công việc lớn, nguồn vốn đầu tư lớn. Thứ
hai, các dự án XDCTGTĐB có qui mô xây dựng lớn,
chiều dài xây dựng từ vài km đến hàng chục hàng trăm
km, khu vực có liên quan đến xây dựng công trình
(XDCT) thường đi qua nhiều vùng miền, nhiều địa
phương khác nhau, do đó chịu tác động trực tiếp từ
nhiều môi trường khác nhau như chính trị, kinh tế, xã
hội, con người, tự nhiên, luật pháp, công nghệ, vật liệu.
Thứ ba, có nhiều loại công trình khác nhau trong các
dự án XDCTGTĐB, như nền, móng và mặt đường, các

công trình thoát nước lớn nhỏ, đường hầm, các công
trình an toàn giao thông, các công trình phục vụ. Do
đó, các dự án XDCTGTĐB yêu cầu sự tham gia của rất
nhiều đơn vị. Thứ tư, các dự án XDCTGTĐB thực hiện
ngoài trời, thời gian và quá trình xây dựng dài, điều
kiện khí hậu, địa chất thuỷ văn và môi trường kinh tế -
xã hội của các khu vực khác nhau là khác nhau. Vì
vậy, có nhiều nhân tố rủi ro trong các dự án XDCT-
GTĐB, như những rủi ro trong quá trình ra quyết định
phê duyệt, khảo sát, thiết kế, xây dựng, kỹ thuật công
nghệ, chất lượng, đầu tư, thiên tai, bất khả kháng và
còn nhiều nữa, mà hầu như các rủi ro bao trùm toàn bộ
quá trình thực hiện xây dựng. Thứ năm, quá trình xây
dựng thường là duy nhất, hiếm khi có sự lặp lại. 

2. Tổng quan 
2.1. Khái niệm rủi ro
Trên thế giới, có rất nhiều nhà nghiên cứu đã đưa

ra khái niệm về rủi ro. Có thể chia ra hai trường phái
chính như sau [2]: Trường phái thứ nhất, xem xét rủi ro
là sự xuất hiện một biến cố bất lợi xảy ra trong tương
lai có thể đo lường được. Điển hình cho trường phái
này là Frank Knight, cho rằng “rủi ro là sự bất trắc có
thể đo lường được”. Tương tự, theo Pfeffer thì “rủi ro là
tổng hợp những sự kiện ngẫu nhiên mà chúng có thể
đo lường được bằng lý thuyết xác suất”. Hay như theo
McCarty, “rủi ro là một tình trạng mà các biến cố xảy
ra trong tương lai có thể đo lường được”. Trường phái
thứ hai, xem xét rủi ro với sự chú trọng đến kết quả đạt
được mà không cần quan tâm đến xác suất xảy ra.
Trong trường phái này phải kể đến Willet, tác giả cho
rằng rủi ro là một sự bất trắc cụ thể liên quan đến việc
xuất hiện một biến cố không như mong đợi. Theo
William, rủi ro là sự biến động một cách tiềm ẩn ở kết
quả đầu ra.

Ở Việt Nam, trong ngành công nghiệp xây dựng,
đã có nhiều nghiên cứu đưa ra một số định nghĩa khác
nhau về rủi ro. Nguyễn Văn Chọn (2003) [3] đưa ra
khái niệm rủi ro của dự án đầu tư là một loạt các biến
cố ngẫu nhiên tác động tiêu cực lên toàn bộ các giai
đoạn, làm thay đổi kết quả đầu tư theo chiều hướng
bất lợi và có thể đo lường bằng các khái niệm xác suất
rủi ro. Rủi ro còn có thể được hiểu là khả năng có sai
lệch giữa một bên là những gì xảy ra trên thực tế với
một bên là những gì được dự kiến từ trước, mà sự sai
lệch này lớn đến mức khó chấp nhận. Theo Bùi Ngọc
Toàn (2012) [4] định nghĩa rủi ro dự án là tổng hợp
những yếu tố ngẫu nhiên, những tình huống không
thuận lợi liên quan đến bất định, có thể đo lường bằng
xác suất không đạt mục tiêu đã định của dự án và gây
nên các mất mát, thiệt hại. 
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Tóm tắt: Các nhân tố rủi ro trong các dự án xây
dựng nói chung và các dự án xây dựng công trình
giao thông đường bộ (XDCTGTĐB) nói riêng ở Việt
Nam ngày càng nhiều. Vì vậy, quản lý rủi ro (QLRR)
trong các dự án XDCTGTĐB là một vấn đề quan
trọng và cần thiết, bởi vì nó giúp tránh được những
thiệt hại không mong muốn và nâng cao lợi nhuận.
Từ đó đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, chất
lượng, tiết kiệm chi phí và chất lượng khai thác sau
này. Bài báo hướng đến mục tiêu là tổng quan về
rủi ro và QLRR trong các dự án XDCTGTĐB trên thế
giới và Việt Nam; nhận dạng các nhân tố rủi ro trong
XDCTGTĐB ở Việt Nam phục vụ cho các nghiên cứu
tiếp theo.

Abstract: In Vietnam, the number of risk factors
in the construction projects - or road traffic con-
struction projects in particular - has been gradually
increasing in recent years. Therefore, Risk Manage-
ment in road traffic construction projects lies among
the top prioritized objectives, which avoids un-
wanted loss and damage, hence increase profits and
productivity. From then on, Risk management also
helps to ensure the projects implementation
progress, without any unnecessary delay; Quality as-
surance, cost - saving and later-exploitation quality.
The article aims at providing an overview of risk and
risk management in the construction project of road
traffic in the world and in Vietnam; Identification of
risk factors in construction of road traffic in Vietnam
with a view to be utilized for future research.
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2.2. Khái niệm quản lý rủi ro (QLRR)
QLRR là một công cụ quan trọng để đối phó với

những rủi ro quan trọng trong ngành công nghiệp xây
dựng vì: (1) đánh giá và xác định tính khả thi của dự
án, (2) phân tích và kiểm soát các rủi ro để giảm thiểu
tổn thất, (3) giảm nhẹ các rủi ro bằng cách lập kế
hoạch thích hợp, và (4) tránh các dự án không thỏa
đáng và do đó nâng cao biên độ lợi nhuận [11]. Theo
Flanagan và Norman (1993) [16], sự cải thiện đáng kể
hiệu quả QLDA xây dựng có thể đạt được từ việc áp
dụng quy trình QLRR.

QLRR là việc nhận dạng, đo lường mức độ rủi ro,
trên cơ sở đó lựa chọn, triển khai và quản lý các hoạt
động nhằm hạn chế và khắc phục rủi ro trong suốt
vòng đời dự án. QLRR là việc chủ động kiểm soát các
sự kiện tương lai dựa trên cơ sở kết quả dự báo trước
các sự kiện xảy ra chứ không phải phản ứng thụ động.
Như vậy, một chương trình QLRR hiệu quả không
những làm giảm bớt xác suất xuất hiện rủi ro, mà còn
làm giảm mức độ ảnh hưởng của chúng đến mục tiêu
dự án [4].

QLRR đòi hỏi một quá trình có hệ thống xác định,
phân tích, và ứng phó rủi ro trong suốt vòng đời của
một dự án, để từ đó tối ưu hóa việc loại bỏ, giảm thiểu
và kiểm soát rủi ro. Công tác QLDA xây dựng có thể
đạt được những cải tiến đáng kể nhờ vào việc áp dụng
quá trình QLRR [16].

2.3. Lịch sử phát triển QLRR
2.3.1. Tình hình nghiên cứu về rủi ro và QLRR trong

ngành xây dựng trên thế giới
Trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu về QLRR

trong lĩnh vực xây dựng như: Strassman và Wells
(1988) [20] đã xác định được một số nhân tố rủi ro liên
quan đến ngành xây dựng. Thompson và Perry (1992)
[14] trình bày 4 cách để ứng phó rủi ro, đó là: (1) Loại
bỏ rủi ro; (2) Thuyên chuyển rủi ro; (3) Giảm thiểu rủi
ro; và (4) Chấp nhận rủi ro. Edwards (1995) [12], tác
giả cuốn “QLRR thực tiễn trong ngành xây dựng”, Ông
đã đem đến một cái nhìn dễ hiểu về quy trình QLRR
trong ngành xây dựng. Kangari (1995) [17] đã nhận
dạng và xác định tầm quan trọng của yếu tố rủi ro liên
quan đến xây dựng theo quan điểm của chủ đầu tư
(CĐT) và nhà thầu. Nghiên cứu của Akintoye và
Macleod (1997) [6] được thực hiện dựa trên khảo sát
bảng câu hỏi hướng đến các nhà thầu chính xây dựng
và các nhà QLDA. Nghiên cứu cho thấy rằng QLRR là
vô cùng cần thiết trong các hoạt động xây dựng bởi
việc tối thiểu hóa thiệt hại và nâng cao lợi nhuận. Bajaj
và cộng sự (1997) [8] đã nhận dạng, điều tra và đánh
giá rủi ro ở giai đoạn đấu thầu và lập dự toán cho các
nhà thầu XDCT. Shen và cộng sự (2001) [13] đã
nghiên cứu đánh giá rủi ro trong các dự án liên doanh
xây dựng ở Trung Quốc. Wang và cộng sự (2004) [18]
đã nhận dạng, đánh giá các rủi ro và phát triển một
quy trình QLRR cho các dự án xây dựng ở các nước
đang phát triển. Raz và Hillson (2005) [19] đã trình
bày và so sánh 9 tiêu chuẩn chính trong QLRR hiện
đang sử dụng. Zou và cộng sự (2006) [15] đã liệt kê
88 rủi ro có liên quan đến các dự án xây dựng.
Vilventhan và Kalidindi (2012) [7] đã tập trung vào
nhận dạng những rủi ro chính trong giai đoạn chuẩn bị
và thực hiện các công trình hạ tầng giao thông ở Ấn
Độ thông qua cấu trúc chia nhỏ rủi ro (Risk
Breakdown Structure (RBS)). [2].

2.3.2. Tình hình nghiên cứu về rủi ro và QLRR trong
ngành xây dựng ở Việt Nam

Ở Việt Nam, nghiên cứu về QLRR trong lĩnh vực
xây dựng còn khá mới mẻ. Hiện nay, có nhiều tác giả,
nhiều nhà khoa học quan tâm đến vấn đề QLRR trong
QLDA XDCT nhưng chưa được xem xét một cách chi
tiết, kỹ lưỡng mà chỉ dừng lại ở mức độ khái niệm
chung chung. Đồng thời, các nghiên cứu này cũng
chưa đi sâu nghiên cứu chi tiết cụ thể từng vấn đề để
các nhà QLDA có thể ứng dụng trong quá trình QLDA
của mình. Có thể sơ lược nghiên cứu về rủi ro và
QLRR trong các dự án XDCT ở Việt Nam như sau: Lê
Văn Long (2006) trình bày một số vấn đề về QLRR
trong dự án đầu tư XDCT, đồng thời nêu lên một số
vấn đề cần thực hiện để QLRR các dự án đầu tư
XDCT. Trịnh Thùy Anh (2006) tiếp tục nghiên cứu một
số giải pháp QLRR trong các dự án XDCT giao thông
ở Việt Nam. Nguyễn Quốc Tuấn và cộng sự (2006)
đã áp dụng mô phỏng Monte-Carlo để phân tích rủi ro
chi phí của dự án xây dựng trong giai đoạn thi công.
Phạm Đắc Thành và cộng sự (2009) đã khảo sát mô
hình toán học của chuỗi Markov để mô hình hóa các
quá trình ngẫu nhiên, từ đó ứng dụng để mô hình hóa
bài toán QLRR dự án đầu tư xây dựng. Nguyễn Văn
Túc và Trần Văn Việt (2009) đã nhận diện nguyên
nhân sự cố CTXD và truy tìm nguyên nhân sự cố kẹt
Rô bốt (TBM) tại Dự án cải tạo môi trường kênh Nhiêu
lộc - Thị Nghè, TP. Hồ Chí Minh. Nguyễn Viết Trung
và Đinh Công Tâm (2011) nghiên cứu phân tích và
QLRR kỹ thuật trong xây dựng cầu.[2]

2.3.3. Nhận xét
Trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu về QLRR

trong lĩnh vực xây dựng, được áp dụng ở rất nhiều khía
cạnh khác nhau, có rất nhiều yếu tố rủi ro đã được
nhận dạng và đánh giá, nhiều phương pháp luận và
quy trình QLRR đã được đề xuất. Tuy nhiên, QLRR là
một lĩnh vực luôn thay đổi, nhiều yếu tố rủi ro cũ sẽ
biến đổi hoặc mất đi, thay vào đó là những yếu tố rủi
ro mới. Do vậy, các nghiên cứu về QLRR cũng phải
luôn thay đổi để tương thích với những biến đổi trong
tình hình mới. 

Ở Việt Nam các nghiên cứu về QLRR trong XDCT
mới chỉ bắt đầu. Hiện nay, ở trong nước chưa một
nghiên cứu hoàn chỉnh nào về QLRR trong
XDCTGTĐB. Có chăng cũng chỉ là tản mạn đâu đó
một vài bài viết, bài báo đăng trên một số tạp chí
chuyên ngành khó có thể áp dụng vào thực tiễn. Thực
tế khi thực hiện một dự án XDCTGTĐB luôn luôn tiềm
ẩn các nguy cơ rủi ro về kỹ thuật. Hiện nay, các văn
bản pháp lý như Luật Xây dựng, các nghị định của
Chính phủ chưa có một quy định, hay thậm chí chỉ là
một khái niệm về QLRR. Điều này là một vật cản rất
lớn trong tiến trình áp dụng QLRR vào thực tiễn ngành
xây dựng. Khuyến nghị nội dung QLRR phải được đưa
vào các văn bản pháp lý giúp cho các bên liên quan
dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và áp dụng QLRR khi
triển khai thực hiện một dự án XDCT.

3. Nhận dạng các nhân tố rủi ro trong xây dựng
công trình giao thông đường bộ ở Việt Nam 

Trong quy trình QLRR, công tác nhận dạng các
nhân tố rủi ro là một công việc hết sức quan trọng,
ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đầu ra của mô hình
QLRR. Do vậy, công tác thu thập và tổng hợp các
nhân tố từ các nghiên cứu trước đã được tiến hành
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một cách kỹ lưỡng và chi tiết nhằm xây dựng một mô
hình QLRR có sự thuyết phục về mặt lý thuyết. Nhận
dạng rủi ro là một quá trình xác định, phân loại và
đánh giá các rủi ro quan trọng đầu tiên trong các dự
án xây dựng một cách có hệ thống và liên tục [10].

Có nhiều kỹ thuật để nhận dạng rủi ro, trong
nghiên cứu này sử dụng quy trình thu thập dữ liệu
bằng BCH (Hình 1) & thiết kế BCH theo Cooper &
Schindler, 2001 [9] (Hình 2).

Hình 1: Quy trình thu thập dữ liệu bằng BCH

Hình 2: Quy trình thiết kế BCH [9]
Từ những nghiên cứu tương tự trên thế giới và

trong nước, tác giả đã tổng hợp được 44 nhân tố rủi ro
từ các công trình đã được khẳng định trước đó, thành
lập các nhóm chuyên gia để sàng lọc, đánh giá các
nhân tố rủi ro thực sự có ý nghĩa trong điều kiện các
dự án XDCTGTĐB, ở Việt Nam. 

Tác giả đã thành lập 3 nhóm chuyên gia đang làm
việc trong lĩnh vực XDCTGTĐB đại diện cho 3 khu vực
như sau: 

Nhóm 1 (tại Hà Nội đại diện cho khu vực phía Bắc):
Số lượng thành viên tham gia gồm 9 người (1 Ban
QLDA; 1 tư vấn giám sát (TVGS); 1 tư vấn thiết kế
(TVTK); và 6 nhà thầu thi công (NTTC)). Tất cả đều
có thời gian công tác trên 10 năm. Chức vụ hiện tại:
06 người là trưởng phó các bộ phận; 03 người là
chuyên viên.

Nhóm 2 (tại Đà Nẵng đại diện cho khu vực miền
Trung): Số lượng thành viên tham gia gồm 7 người (1 Ban
QLDA; 1 TVGS; 1 TVTK; và 4 NTTC). Tất cả đều có thời
gian công tác trên 6 năm, hức vụ hiện tại: 03 người là
trưởng phó các bộ phận; 04 người là chuyên viên.

Nhóm 3 (tại TP. Hồ Chí Minh đại diện cho khu vực
phía Nam): Số lượng tham gia gồm 6 người (1 Ban
QLDA; 1 TVTK; và 4 NTTC). Tất cả đều có thời gian
công tác trên 8 năm, chức vụ hiện tại: 2 người là
trưởng phòng, 1 người là phó phòng và 3 chuyên viên.

Kết quả đã loại bỏ 5 nhân tố mà theo các chuyên
gia cho rằng không có cơ sở thực tế hoặc rất ít xảy ra
và bổ sung thêm 12 nhân tố rủi ro khác từ kinh nghiệm
thực tiễn và kiến thức tích lũy. Vậy, tác giả đã xác định
được 51 nhân tố rủi ro để xây dựng BCH thử nghiệm.

BCH thử nghiệm được gửi trực tiếp đến các cán
bộ làm việc trong ngành XDCTGTĐB, có ít nhất 10
năm kinh nghiệm. Sau hơn 2 tuần thu thập, kết quả
thu được 70 phản hồi hợp lệ. Các thông tin tổng hợp
về đối tượng khảo sát được thể hiện như sau: 

Số năm kinh nghiệm: Trên 20 năm 11%; từ 10 -
20 năm 89%; 

Chức vụ trong tổ chức: 44% trưởng phó bộ phận;
23% nhân viên; 24% lãnh đạo; khác 9%.

Vai trò trong dự án: 56% NTTC; 28% tư vấn; 10%
chủ đầu tư; 6% ban QLDA.

Trình độ học vấn: 59% đại học; 40% sau đại học;
1% cao đẳng. 

Về điểm số đánh giá nhân tố rủi ro thông qua hai
chỉ số là Mức độ xảy ra và Mức độ tác động. Hai chỉ
số này được tổng hợp thành một chỉ số chung, được
tính dựa trên công thức sau:

Kết quả, hai nhân tố có điểm trung bình tổng hợp
nhỏ hơn 2.5 (sử dụng thang đo Likert 5 mức độ. Với
chỉ số Mức độ xảy ra thì từ “1 = không xảy ra” đến “5
= rất hay xảy ra”; với chỉ số Mức độ tác động thì từ “1
= không ảnh hưởng” đến “5 = ảnh hưởng rất mạnh”),
do đó nhóm chuyên gia nhất trí loại 2 nhân tố này
đồng thời thêm vào 2 nhân tố mới. Quá trình khảo sát
thử nghiệm kết thúc. 

Tác giả đã nhận dạng được 51 nhân tố rủi ro trong
XDCTGTĐB ở Việt Nam để thiết kế BCH chính thức
phục vụ cho công tác khảo sát đại trà được thể hiện
ở Bảng 1. Kết quả khảo sát đại trà phục vụ cho các
nghiên cứu tiếp theo.

Bảng 1. Các nhân tố rủi ro trong XDCTGTĐB ở
Việt Nam
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4. Kết luận
QLRR trong các dự án xây dựng nói chung và trong

các dự án XDCTGTĐB nói riêng là một hệ thống quản
lý rất phức tạp. QLRR đơn giản và hiệu quả là rất quan
trọng nhằm cải thiện mức độ nghiêm trọng rủi ro trong
XDCTGTĐB, giảm rủi ro dự án, cải thiện chất lượng
công trình, kiểm soát hiệu quả tiến độ và chi phí dự
án. Bài báo nêu tổng quan về rủi ro và QLRR trong
các dự án XDCTGTĐB trên thế giới và ở Việt Nam;
nhận dạng các nhân tố rủi ro trong XDCTGTĐB ở Việt
Nam phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo.

Bước tiếp theo của nghiên cứu này, chúng tôi sẽ
khảo sát đại trà với 51 nhân tố rủi ro đã được nhận
dạng ở bước này để thu thập kết quả, từ đó tính toán
xếp hạng, phân loại các nhân tố rủi ro và đi sâu phân
tích, đánh giá các nhân tố rủi ro kỹ thuật trong XD-
CTGTĐB ở Việt Nam, hiểu được nhận thức của các
bên liên quan đối với các nhân tố rủi ro kỹ thuật quan
trọng, và cuối cùng là đưa ra qui trình QLRR kỹ thuật
trong XDCTGTĐB ở Việt Nam q
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4. So sánh và đánh giá máy cuốn ống gen do
đề tài chế tạo trong nước và máy cuốn ống gen
nhập ngoại về tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ
thi công

- Tiết kiệm năng lượng (công suất động cơ đặt
trên máy chế tạo bằng 60% so với công suất của
động cơ đặt trên máy mẫu).

- Khối lượng nhẹ (400kg), kích thước nhỏ gọn có
bánh xe và móc cẩu 1 điểm nên dễ vận chuyển. Tuy
nhiên, máy có chân chống (4 chân chống) nên khi
làm việc có độ ổn định rất tốt.

- Điều khiển vô cấp, máy làm việc êm dịu và an toàn.
- Hệ thống cấp phôi với ru lô và khung thiết kế

đặc biệt nên dễ dàng nạp phôi và giảm nhiều sức
lao động. 

- Hệ thống cấp phôi có kết cấu chống sốc quán
tính nên máy làm việc ổn định, tự động ra phôi hoàn
toàn. Hệ thống giúp cho máy có thể tự động chạy
hoàn toàn.

- Hệ thống nước làm mát kết cấu đặc biệt, bảo
đảm dung dịch trơn nguội lâu bẩn, không có cặn kim
loại hồi về nên tuổi thọ bơm rất cao, tiết kiệm dung
dịch trơn nguội.

- Hệ thống rửa và dẫn hướng phôi vào thiết kế
linh hoạt, nên máy không kén phôi nguyên liệu. 

- Máy cắt ống thiết kế gọn nhẹ, có thể xoay mở
rộng giúp cho việc thao tác chỉnh hệ  thống gấp, cán
mép cũng như ghép ống lúc khởi động máy rất
thuận tiện và an toàn.

- Giá thành của máy cuốn ống gen do nhóm đề
tài chế tạo chỉ bằng 40 - 50% giá thành của thiết bị
nhập ngoại có tính năng tương đương.

5. Kết luận và kiến nghị
Việc thiết kế, chế tạo máy cuốn ống gen phục vụ

công nghệ bê tông dự ứng lực có kết cấu gọn nhẹ
với đầy đủ chức năng, đáp ứng yêu cầu cung cấp
sản phẩm ống gen cho thị trường trong nước là một
việc làm cần thiết, thuận tiện trong thi công, tiết kiệm
kinh phí, giảm thời gian thi công. 

Kết quả kiểm định chất lượng của máy cuốn ống
gen và ống gen do đơn vị kiểm định độc lập đều
đạt các yêu cầu kỹ thuật do đề tài cấp Bộ GTVT
DT 134022 quy định. 

Với việc lựa chọn phương án thiết kế phù hợp, đề
tài đã chế tạo thành công máy cuốn ống gen phù
hợp với nguồn vật tư, trình độ công nghệ gia công
trong nước. Do vậy, loại máy cuốn ống gen này hoàn
toàn có thể kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền
phổ biến áp dụng rộng rãi trong ngành GTVT.
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